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ìn một cách tổng quát, nét đặc trưng 
 bản, chi phối yêu cầu, nội dung và 

phương thức quản lý phát triển nói chung, 
quản lý vĩ mô nói riêng của Nhà nước ta 
trong thời kỳ đổi mới hiện nay là một quá 
trình vận động của nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, sự đa dạng hình thức sở 
hữu và kết cấu kinh tế, sự đan xen phong 
phú của các quá trình kinh tế, hội nhập và 
hợp tác kinh tế quốc tế, sự thiết lập và phát 
triển từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, trong đó kinh tế nhà nước phát huy 
vai trò chủ đạo, xây dựng và phát triển nền 
kinh tế hàng hóa vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, 
trong bối cảnh khoa học và công nghệ sẽ có 
bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai 
trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát 
triển lực lượng sản xuất, toàn cầu hóa kinh 
tế là một xu hướng khách quan, lôi cuốn 
ngày càng nhiều nước tham gia, vừa có mặt 
tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, 
vừa có cạnh tranh. “... Đấu tranh dân tộc 
và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay 
gắt. Thế giới đứng trước nhiều vấn đề toàn 
cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có 
thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác 
đa phương”

h
cơ

(1). Do đó, việc nhận thức về 
mâu thuẫn và định hướng phát triển trong 
quản lý phát triển kinh tế - xã hội của thời 
kỳ phát triển mới là nội dung cực kỳ quan 
trọng, có tính quyết định, bảo đảm thắng 
lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng 
đất nước. Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách 
thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đổi 
mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối 
với Đảng và nhân dân ta - thắng lợi của sự 

nghiệp đổi mới - và từng bước đưa đất nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. N N 
I. Phát triển lực lượng sản xuất- 

Công nghiệp hóa, hiện đạI hóa 
đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa 
Cương lĩnh Đảng ta xác định, chủ nghĩa 

xã hội mà nhân dân ta xây dựng là: “một 
xã hội con người được giải phóng, nhân 
dân lao động làm chủ đất nước; có một nền 
kinh tế phát triển cao và nền văn hóa tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc; mọi người có 
cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều 
kiện phát triển toàn diện cá nhân; công 
bằng xã hội và dân chủ được đảm bảo; các 
dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng và 
giúp đỡ lẫn nhau; có quan hệ hữu nghị với 
các dân tộc khác trên thế giới”. Toàn bộ các 
luận điểm và tư tưởng khoa học, mục tiêu, 
nhiệm vụ, chính sách, biện pháp thực tiễn, 
phương hướng hành động... là những căn 
cứ và phương tiện mà Nhà nước thông qua 
đó, và nhờ đó, điều tiết các quan hệ giữa 
các giai cấp, các cộng đồng dân tộc, các 
nhóm xã hội v.v., để thực hiện việc tổ chức, 
quản lý và lãnh đạo nền kinh tế quốc dân 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa - “hình 
thành một bước quan trọng trong thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa”(2). Nó được thể hiện và tập trung 
trước hết vào các nội dung chính yếu sau 
đây: 

1/ Thời kỳ quá độ ở nước ta là một thời kỳ 
lịch sử lâu dài - thời kỳ đấu tranh giữa hai 
con  đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
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nghĩa - để đưa nền kinh tế từ sản xuất nhỏ, 
lạc hậu, tự cung, tự cấp là chính, đi thẳng 
lên một nền sản xuất hàng hóa lớn xã hội 
chủ nghĩa, không qua giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa. Trong thời kỳ ấy, vừa 
phải tiến hành một cuộc cách mạng sâu sắc, 
triệt để, “vừa phải tiếp thu, kế thừa những 
thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa 
học công nghệ, để phát triển nhanh lực 
lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện 
đại”(3). Do đó, cần phải có một chính sách 
đồng bộ, thích hợp và một phương thức quản 
lý phát triển mềm dẻo, linh hoạt thích ứng 
với điều kiện tồn tại xen kẽ giữa cái cũ và 
cái mới, giữa các hình thái xã hội cũ và xã 
hội mới, giữa các thành phần kinh tế khác 
nhau, không thể để cho các thành phần kinh 
tế tự thân vận động, mà nhất thiết phải có 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vai trò 
quản lý, điều hành có hiệu lực của Nhà 
nước. Trong đó, lấy việc giải phóng sức sản 
xuất, động viên tối đa mọi nguồn lực bên 
trong và bên ngoài cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã 
hội, cải thiện đời sống của nhân dân làm 
mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến khích 
phát triển các thành phần kinh tế và hình 
thức tổ chức kinh doanh. Đó chính là “lợi ích 
giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích 
toàn dân tộc trong mục tiêu chung là: độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh ” (4). 

2/ Phát triển lực lượng sản xuất, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm 
vụ trung tâm, diễn ra liên tục suốt cả thời 
kỳ quá độ. Theo quan điểm của Đảng ta, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa “cần và có thể 
rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, 
vừa có những bước tuần tự, vừa có những 
bước nhảy vọt .v.v, bảo đảm xây dựng một 
nền kinh tế độc lập tự chủ, trước hết là độc 
lập về mặt đường lối, chính sách, đồng thời 
có tiềm lực kinh tế đủ mạnh”(5). Đó là quá 
trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản 

lý kinh tế - xã hội, từ sử dụng lao động là 
chính, sang sử dụng một cách phổ biến sức 
lao động với công nghệ, phương tiện và 
phương pháp tiên tiến, hiện đại, phát huy 
những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi 
khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên 
tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công 
nghệ sinh học - dựa trên sự phát triển của 
khoa học - công nghệ và tiến bộ khoa học, 
từng bước phát triển kinh tế tri thức, tạo ra 
năng suất không ngừng nâng cao.  

3/ Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, về cơ bản là biến nước ta thành một 
nước công nghiệp, có cơ sở vật chất - kỹ 
thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan 
hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống 
vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an 
ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh - vì hạnh phúc của 
nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự 
điều hành, quản lý của Nhà nước - đưa nước 
ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và trở 
thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại. Do đó cần phải có các giải pháp cụ thể 
nhanh chóng giải phóng mọi năng lực sản 
xuất, phát triển các thành phần kinh tế, 
trong đó thành phần kinh tế nhà nước trở 
thành yếu tố hạt nhân của toàn bộ cơ cấu 
nền kinh tế quốc dân - đóng vai trò chi phối 
và định hướng của sự phát triển kinh tế quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội - “kinh tế nhà nước 
phát huy vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất 
quan trọng và là công cụ để Nhà nước định 
hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế ”(6). 

4/ Giải quyết đúng đắn đường lối độc lập 
dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc 
gia với mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ đối ngoại - trên cơ sở nêu cao tinh 
thần độc lập dân tộc, tự chủ, tự cường, tự 
hào dân tộc, phát huy tiềm năng dân tộc kết 
hợp tranh thủ điều kiện quốc tế - tận dụng 
mọi tiềm năng của cá nhân, tập thể lao động 
và xã hội, giải quyết đúng đắn ba lợi ích 
kinh tế bằng một hệ thống chính sách, gắn 
lợi ích kinh tế với động viên tinh thần, trong 
đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp, tạo 
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cơ sở để đáp ứng ngày càng nhiều cho lợi ích 
tập thể và lợi ích toàn xã hội.  

Vấn đề xuyên suốt quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở nước ta, chính là ở chỗ 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật để tiến len chủ 
nghĩa xã hội - vấn đề có tính nguyên tắc - 
nhằm phát huy tác dụng tích cực của cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phần, trong đó, kinh tế 
nhà nước làm chủ đạo, kinh tế nhà nước 
cùng kinh tế hợp tác làm nền tảng, phát 
triển kinh tế hàng hóa vận động theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước.  

II. Chiến lược cảI tạo và xây dựng, 
quan hệ giữa cảI tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội 
Trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa 

và xây dựng chủ nghĩa xã hội, “sao cho vừa 
không chệch đích cuối cùng, vừa không giản 
đơn, nóng vội, tự trói buộc mình bởi những 
quan niệm cũ, những mô hình không phù 
hợp”. Bởi vì, một mặt, trong khi chúng ta 
thiếu tri thức về một nền kinh tế đang được 
hình thành và đang phải vận hành nền kinh 
tế đó theo quy luật, thì mặt khác, chúng ta 
lại dễ mắc bệnh chủ quan, nóng vội, chỉ dựa 
vào nhiệt tình của sản xuất nhỏ, chứ không 
phải do cuộc đại cách mạng tạo ra, để thực 
hiện cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ”, 
như V.I. Lênin đã chỉ rõ. Trong khi chúng ta 
đang đẩy mạnh thực hiện quyền dân chủ, tự 
do và các quyền của con người gắn liền với 
quyền được lao động, làm việc, được sống và 
được phát triển toàn diện nhân cách cá nhân, 
được nắm trong tay vận mệnh của đất nước, 
bên cạnh việc tránh nóng vội, chúng ta còn 
phải tránh tự trói buộc mình bởi những quan 
niệm cũ, lạc hậu về tri thức và trí tuệ.v.v... 

Trong nhiều Nghị quyết của Đại hội 
Đảng ta đã khẳng định về nhiệm vụ, mối 
quan hệ giữa cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó đã chỉ rõ 
những nội dung có tính nguyên tắc sau đây: 

1/ Giải phóng mọi năng lực sản xuất, 
động viên tối đa mọi nguồn lực trong nước 

và bên ngoài, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã 
hội; 

2/ Chủ động đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả kinh tế nhà nước và kinh tế 
hợp tác; phát triển các thành phần kinh tế 
khác; áp dụng phổ biến các hình thức kinh 
tế tư bản nhà nước;  

3/ Xác lập, củng cố và nâng cao địa vị làm 
chủ của người lao động trong phát triển nền 
sản xuất xã hội; 

4/ Thực hiện nhiều hình thức phân phối 
hợp lý; thừa nhận sự tồn tại lâu dài của các 
hình thức thuê mướn lao động, nhưng không 
thể để biến thành quan hệ thống trị, dẫn tới 
sự phân hóa xã hội thành hai cực đối lập; 

5/ Tăng cường hiệu lực quản lý vĩ mô của 
Nhà nước, khai thác triệt để vai trò tích cực 
của kinh tế thị trường đi đôi với ngăn chặn, 
hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế 
thị trường; 

6/ Giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền và 
bảo vệ lợi ích chân chính của quốc gia, dân 
tộc trong quan hệ quốc tế. 

III. Chiến lược quản lý phát triển 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp 
vô cùng khó khăn và phức tạp. Kinh tế và 
phát triển kinh tế là cơ sở của xã hội. Trong 
quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, đất nước 
ta phải xây dựng một nền kinh tế phát triển 
cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và 
quan hệ sản xuất phù hợp; nhân dân lao 
động làm chủ xã hội là một động lực quan 
trọng để phát triển kinh tế; mặt khác là đối 
tượng giải phóng của sự nghiệp cách mạng, 
“phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh 
thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có 
hiệu quả và bền vững... Nguồn lực con 
người, năng lực khoa học và công nghệ, kết 
cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, 
an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa được 
hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên 
trường quốc tế được nâng cao ” (7). 
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Học tập và nắm vững lý luận cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
- hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối 
về những vấn đề cơ bản, sâu sắc, toàn diện 
của cách mạng Việt Nam, của Đảng ta - liên 
hệ chặt chẽ với thực tiễn, tăng cường điều 
tra nghiên cứu, nắm vững tình hình đất 
nước để vận dụng sáng tạo và thúc đẩy sự 
phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi 
đôi với sự bảo đảm công bằng, văn minh xã 
hội là cơ sở, tiền đề quan trọng và mang tính 
cấp thiết trong chiến lược đẩy nhanh phát 
triển kinh tế - xã hội cũng như trong chiến 
lược quản lý phát triển - quản lý vĩ mô nền 
kinh tế thị trường ở nước ta theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa.  

Đảng ta tiến hành một cuộc cách mạng 
sâu sắc, triệt để về mọi mặt: chính trị, kinh 
tế, văn hóa, tư tưởng, xã hội .v.v.., nhằm 
thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã 
hội. Đảng ta nhấn mạnh: cần tận dụng các 
nguồn lực phát triển về nhân lực, nhất là về 
con người - bởi lẽ, suy cho cùng, con người là 
con người xã hội, xã hội là xã hội con người. 
Theo cách nói của C.Mác, thì bản chất con 
người trong tính hiện thực của nó là tổng 
hoà các quan hệ xã hội, có khả năng nắm 
bắt nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ, 
tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các nguồn lực 
khác để phát triển đất nước. 

Để phát triển khả năng to lớn của nền 
kinh tế trong nước, đi đôi với phát triển và 
sử dụng giao lưu kinh tế và hợp tác quốc tế 
cùng có lợi, trước hết phải nâng cao vai trò 
chủ đạo, chi phối của kinh tế nhà nước trong 
các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm then 
chốt của nền kinh tế - lực lượng nòng cốt 
trong tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu - bảo 
đảm các sản phẩm quan trọng của nền kinh 
tế và đóng góp vào ngân sách nhà nước, bảo 
đảm các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ 
mô; đồng thời tăng cường sức mạnh kinh tế, 
chính trị, xã hội.v.v..., làm thay đổi bộ mặt 
của đất nước, củng cố vững chắc độc lập dân 
tộc và xây dựng thành công chế độ xã hội 

chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của 
nước ta trên trường quốc tế. Do đó, Đảng ta 
chủ trương: “Thực hiện nhất quán và lâu dài 
chính sách phát triển kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, đó chính là 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Đó là mô hình kinh tế tổng quát 
của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội”(8). Chính vì vậy, muốn phát 
huy có hiệu quả các nguồn lực của đất nước, 
cần phải có một chiến lược phát triển thích 
hợp và hữu hiệu nhằm “đưa nước ta thoát ra 
khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ 
rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện 
đại ”(9). 

Chiến lược quản lý phát triển phải quán 
triệt các định hướng chủ yếu sau đây: 

1/ Chuyển sang một nền kinh tế hàng hóa 
phát triển;  

2/ Giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc là 
tập trung tạo việc làm liên quan đến đời 
sống một bộ phận nhân dân và là một trong 
những nguyên nhân gây ra tệ nạn xã hội; 
thực hiện xoá đói giảm nghèo, bảo hiểm xã 
héi.v.v...;  

3/ Hợp tác và hội nhập nền kinh tế dân 
tộc vào đời sống cộng đồng kinh tế thế giới 
hiện đại; 

4/ Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa với lực lượng kinh tế nhà nước đủ sức 
đóng vai trò chi phối nền kinh tế quốc dân. 

Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế chứa 
đựng một nội dung rất phong phú, bao gồm 
nhiều trình độ và khuynh hướng phát triển 
khác nhau trong một kết cấu kinh tế gồm 
nhiều thành phần kinh tế khác nhau, nhiều 
chủ thể kinh tế khác nhau, vừa mang tính 
cổ truyền, vừa chứa đựng những yếu tố của 
nền kinh tế hiện đại, phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo 
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của kinh tế nhà nước. Đó là một thời kỳ phải 
giải quyết hai mâu thuẫn: thứ nhất, mâu 
thuẫn giữa nền kinh tế chậm phát triển với 
yêu cầu phải phát triển nền kinh tế hiện đại 
bằng quá trình đẩy nhanh nền kinh tế hàng 
hóa - kinh tế thị trường; thứ hai, mâu thuẫn 
giữa yếu tố nhanh nhạy, tự phát của nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
động theo cơ chế thị trường với những yếu tố 
tự giác của quản lý vĩ mô, phát huy dân chủ, 
giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp 
chế, định hướng phát triển đi lên chủ nghĩa 
xã hội của Nhà nước ta.   

 Với tư cách cơ quan quyền lực, đại diện 
cho ý chí và lợi ích của nhân dân và là người 
chủ đại diện sở hữu toàn dân, Nhà nước 
quản lý nền kinh tế đó, thực hiện chế độ dân 
chủ và quyền làm chủ của nhân dân trong 
mọi khâu, mọi mặt của quá trình tái sản 
xuất, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý của Nhà nước. Thực hiện phân phối 
chủ yếu theo lao động, đồng thời kết hợp với 
các hình thức phân phối khác, bảo đảm sự 
thống nhất giữa phát triển kinh tế, phát 
triển xã hội và công bằng xã hội, bảo vệ thu 
nhập hợp pháp của mọi thành viên trong xã 
hội. Trong quá trình mở rộng dân chủ trong 
kinh tế cũng như trong phạm vi toàn xã hội, 
Nhà nước ta luôn chống tệ nạn quan liêu, 
tham nhũng và những hành vi xâm phạm 
quyền dân chủ của nhân dân, ngăn chặn và 
khắc phục dân chủ hình thức, dân chủ cực 
đoan, dân chủ tư sản. “Mỗi cán bộ, đảng 
viên, công chức ở bất cứ cương vị nào đều 
phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo 

đức, không để đồng tiền cám dỗ, sa vào 
tham nhũng dưới bất cứ hình thức hoặc mức 
độ nào”. Mặt khác, trong khi huy động mọi 
tiềm năng xã hội để xây dựng và phát triển 
đất nước, giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa, cần khắc phục giản đơn, nóng vội, 
xem thường lý luận và xa rời thực tiễn về 
con đường và bước đi theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa; về cải tạo và xây dựng, coi xây 
dựng là khâu quyết định; về nhận thức các 
quy luật khách quan và vận dụng một cách 
sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước; 
giải quyết tốt các mối quan hệ giữa chính 
trị, xã hội, dân tộc, quốc tế.v.v... trong suốt 
thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Thông qua đổi mới toàn diện, đạt 
tới mục đích là tăng trưởng phát triển và ổn 
định kinh tế - xã hội, tạo điều kiện tiếp tục 
phát triển nhanh. Đó là nhiệm vụ khôi 
phục, ổn định và phát triển đất nước, tạo 
những điều kiện về chính trị, kinh tế và xã 
hội cần thiết để đẩy nhanh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống kinh tế - 
xã hội đang diễn ra sự biến động sâu sắc về 
phương thức hoạt động kinh tế, về cải tạo hạ 
tầng cơ sở, tạo ra một phương thức hoạt 
động kinh tế - xã hội mới, từ đó xác lập và 
phát huy một hình thái kinh tế - xã hội mới, 
tiến bộ - xã hội xã hội chủ nghĩa. /.  

 
 

 
Chú thích: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9): 
Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam; Nxb 
CTQG, tr.13, tr.29, tr.84, tr.85- 85, tr.30, tr24, tr.23, 
tr.24. 
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